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Lời mở đầu

Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.

Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt hàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủng loại hàng hoá phong phú và đa dạng thì vai trò của nguyên vật liệu là rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị tr​ường

Nhận thức đư​ợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, được sự hư​ớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cũng nh​ư sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ  tại Công ty Đồng Tháp thuộc Sở công nghiệp Hà Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp”

Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương chính sau:
· Ch​ương 1: Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 
· Ch​ương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.

· Ch​ương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

Ch​­¬ng i

Cơ sở lý luận chung của công tác  kế toán
nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là phải có đối tượng lao động. Vật liệu là một đối tượng lao động đã được thể hiện dưới dạng vật hoá như sắt, thép trong doanh nghiệp cơ khí chế tạo, bông trong doanh nghiệp dệt... dưới sự tác động của con người . Quản lý và hạch toán vật liệu là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính. Nó có vai trò tích cực trong điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế sản xuất của doanh nghiệp
    Khác với tư liệu lao động, vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất dưới sự tác động của lao động, chúng dịch chuyển một lần toàn bộ giá trị và giá trị sản phẩm mà nó tạo ra, hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra một hình thái vật chất mới của sản phẩm.

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.

1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất :

Trong quá trình sản xuất, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí để tạo ra sản phẩm, do đó vật liệu không chỉ quyết định đến mặt số lượng của sản phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm tạo ra. Xuất phất từ tầm quan trọng trên, việc giảm chi phí nguyên vật liệu, giảm mức tiêu hao vật liệu trong quá trình sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá trình sản xuất kinh doanh. Điều đó sẽ làm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp đồng thời với một lượng chi phí vật liệu không đổi có thể làm ra đựơc nhiều sản phẩm, tức là hiệu quả đồng vốn được nâng cao.

 
Để có được nguyên vật liệu đáp ứng kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp thì nguồn chủ yếu là thu mua. Do đó, ở khâu này đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ về số lượng, qui cách, chủng loại, giá mua, chi phí thu mua và cả tiến độ về thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

ở khâu bảo quản dự trữ, doanh nghiệp phải tổ chức tốt kho tàng, bến bãi, thực hiện đúng chế độ bảo quản và xác định được định mức dự trữ tối thiểu, tối đa cho từng loại nguyên vật liệu để giảm bớt hư hỏng, hao hụt mất mát đảm bảo an toàn, giữ được chất lượng của nguyên vật liệu.

ở khâu sử dụng, phải tuân thủ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức tiêu hao, dự toán chi phí nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

    Tóm lại vật liệu là yếu tố đầu tiên trong quá trình tạo ra sản phẩm. Muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và tạo được uy tín trên thị trường thì nhất định phải tổ chức tốt khâu quản lý vật liệu.

1.1.2 Vai trò của kế toán nguyên vật liệu:

Vật liệu là một khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp, ngoài ra nó là bộ phận quan trọng trong tổng số tồn kho ở doanh nghiệp. Do vậy việc quản lý và sử dụng vật liệu là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của công tác quản lý kinh doanh.

Vật liệu là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nếu quản lý và sử dụng tốt sẽ tạo ra cho các yếu tố đầu ra những cơ hội tốt để tiêu thụ. Chính vì vậy trong suốt quá trình luân chuyển, việc giám đốc chặt chẽ số lượng vật liệu mua vào, xuất dùng để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, giá trị đã đề ra đòi hỏi  cán bộ kế toán vật liệu phải thực hiện những nhiệm vụ đó, đó là: 

-Tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, nhập - xuất - tồn kho vật liệu, tình hình luân chuyển vật tư hàng hoá cả về giá trị và hiện vật. Tính toán đúng đắn giá vốn (hoặc giá thành) thực tế của vật liệu đã thu mua, nhập và xuất kho doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thu mua vật liệu về các mặt: số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời chủng loại vật liệu và các thông tin cần thiết phục vụ cho qúa trình sản xuất và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

-áp dụng đúng đắn các phương pháp và kỹ thuật hạch toán hàng tồn kho, mở sổ (thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu... về tình hình hiện có và sự biến động tăng giảm trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

-Tổ chức đánh giá, phân loại vật liệu, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu, tính toán xác định chính xác số lượng giá trị vật liệu cho các đối tượng sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

-Tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng tồn kho theo đúng chế độ nhà nước quy định, lập các báo cáo về vật liệu phục vụ cho công tác quản lý và lãnh đạo, tiến hành phân tích đánh giá vật liệu ở từng khâu nhằm đưa ra đầy đủ các thông tin cần thiết cho quá trình quản lý.

1.1.3 Phân loại và đánh giá vật liệu:

 * Phân loại vật liệu:
     Trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại, nhiều thứ khác nhau với nội dung kinh tế và tính năng lý hóa học khác nhau. Để có thể quản lý một cách chặt chẽ và tổ chức hạch toán với từng thứ, loại vật liệu phục vụ cho kế toán quản trị cần thiết phải tiến hành phân loại vật liệu. Phân loại vật liệu là việc sắp xếp vật liệu có cùng một tiêu thức nào đó vào một loại. Đối với vật liệu căn cứ vào nội dung kinh tế, vai trò của chúng trong quá trình sản xuất kinh doanh, vào yêu cầu quản lý, vật liệu được chia thành các loại sau:
-Nguyên vật liệu chính: là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể của sản phẩm như: sắt thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy, cơ khí; bông trong các nhà máy sợi, gạch, ngói, xi măng trong xây dựng cơ bản; hạt giống, phân bón trong nông nghiệp, vật liệu kết cấu trong xây dựng cơ bản.Nguyên liệu cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm hàng hoá. 

-Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi sử dụng chỉ có tác dụng phụ có thể làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các công cụ dụng cụ hoạt động bình thường như: thuốc nhuộm, thuốc tẩy, dầu nhờn, 

-Nhiên liệu: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất sản phẩm, cho các phương tiện máy móc thiết bị hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh như than, củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt...

-Phụ tùng thay thế: Là những chi tiết phụ tùng máy móc để sửa chữa và thay thế cho máy móc thiết bị sản xuất...

-Thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm những vật liệu, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản.

-Vật liệu khác: Là những loại vật liệu chưa được xếp vào các loại trên thường là những vật liệu được loại ra từ quá trình sản xuất, hoặc phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản cố định.

     Trên thực tế việc sắp xếp vật liệu theo từng loại như đã trình bày ở trên là căn cứ vào công dụng chủ yếu của nguyên vật liệu ở từng đơn vị cụ thể, bởi vì có thứ nguyên vật liệu ở đơn vị này là nguyên vật liệu chính, nhưng ở đơn vị khác lại là vật liệu phụ... Cách phân loại trên là cơ sở để xác định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho từng loại, từng thứ nguyên vật liệu là cơ sở tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

* Đánh giá vật liệu:
     Đánh giá vật liệu là việc xác định giá trị của nguyên vật liệu ở những thời điểm nhất định và theo những nguyên tắc nhất định. 

 Theo chuẩn mực 02-Hàng tồn kho thì vật liệu phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc giá gốc.

- Nguyên tắc thận trọng

- Nguyên tắc nhất quán.

- Sự hình thành trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu được phân biệt ở các thời điểm khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 Đánh giá vật liệu theo giá thực tế:

* Giá thực tế nhập kho:
     Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho được phản ánh theo từng nguồn nhập:

+Nhập kho do mua ngoài: Trị giá vốn thực tế nhập kho gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do không đúng qui cách, phẩm chất.

-Với cơ sở kinh doanh là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá mua là giá chưa có thuế giá trị gia tăng 

-Trường hợp nguyên vật liệu mua vào được sử dụng cho các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng cho các mục đích phúc lợi, các dự án… thì giá mua bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (là tổng giá thanh toán).

+Giá thực tế của nguyên vật liệu tự chế biến bao gồm giá thực tế nguyên liệu, vật liệu chế biến và chi phí chế biến.

+Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến bao gồm giá thực tế của nguyên liệu,vật liệu xuất chế biến, chi phí vận chuyển nguyên liệu, vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về đơn vị, tiền thuê ngoài gia công, chế biến( theo hợp đồng gia công ).

+Nhập nguyên vật liệu do nhận góp vốn liên doanh:Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho do hội đồng liên doanh thỏa thuận cộng các chi phí khác phát sinh khi tiếp nhận nguyên vật liệu

+ Nhập nguyên vật liệu do được cấp: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá được ghi trên biên bản giao nhận cộng các chi phí phát sinh khi nhận.

+ Nhập nguyên vật liệu do được biếu tặng tài trợ: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá hợp lý cộng các chi phí hợp lý phát sinh khi nhận. 

· Giá thực tế xuất kho:  

Nguyên vật liệu nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm từng doanh nghiệp về yêu cầu quản lý, trình độ của cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp sau theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng.

Theo chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho gồm có các phương pháp sau:

+Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp này khi xuất kho nguyên vật liệu thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho

+Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho được tính căn cứ vào số lượng nguyên vật liệu xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền, theo công thức.

Trị giá vốn thực tế             Số lượng NVL        
Đơn giá bình quân

NVL xuất kho           =       xuất kho             x   
gia quyền

     Trong đó,đơn giá thực tế bình quân được xác định như sau:

                                   Trị giá thực tế NVL       Trị giá thực tế NVL

                                       tồn đầu kỳ           +         nhập trong kỳ

Đơn giá bình quân  =  

                                     Số lượng NVL          Số lượng NVL

                                     tồn đầu kỳ           +   nhập trong kỳ

+Phương pháp nhập trước, xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả định hàng nào nhập trước sẽ xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng.

Trị giá thực tế        Giá thực tế đơn vị của                Số lượng NVL xuất kho

NVL xuất kho  =   NVL nhập kho theo từng     x    trong kỳ thuộc số lượng 

                               lần nhập kho trước                     từng lần nhập kho

+Phương pháp nhập sau xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả định là nguyên vật liệu nào nhập kho sau thì xuất kho trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên.

Trong thực tế ngoài các phương pháp tính trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu theo chuẩn mực 02-Hàng tồn kho quy định thì các doanh nghiệp còn áp dụng các phương pháp sau:

· Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ.

· Tính theo giá hạch toán

1.2 Nội dung của công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu:

Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là việc hạch toán kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất kho, nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ số hiện có và tình hình biến động từng loại, nhóm, thứ nguyên vật liệu về số lượng và giá trị. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết và vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu phù hợp để góp phần tăng cường quản lý nguyên vật liệu.

1.2.1 Chứng từ kế toán:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc nhập, xuất  nguyên vật liệu đều phải lập chứng từ đầy đủ kịp thời, đúng chế độ quy định.

     Theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định 1141/ TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và theo QĐ 885/1998/QĐ/BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các chứng từ kế toán về vật liệu phải được tiến hành đồng thời ở kho và ở phòng kế toán bao gồm:

-Phiếu nhập kho (Mẫu 01-VT)

-Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT)

-Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu 03-VT)

-Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hoá (Mẫu 08-VT)

-Hóa đơn GTGT (mẫu 01-GTKT -3LN)

-Hoá đơn bán hàng mẫu (02 GTKT-3LN).

-Hoá đơn cước vận chuyển (mẫu 03-BH)

     Ngoài ra các doanh nghiệp còn sử dụng nhiều chứng từ khác tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phần kinh tế khác nhau.

*Sổ kế toán:

Tùy thuộc vào phương pháp hach toán áp dụng trong doanh nghiệp mà sử dụng các sổ (thẻ) kế toán sau:

Sổ (thẻ) kho.

Sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu

Sổ đối chiếu luân chuyển.

Sổ số dư.

1.2.2 Các phương pháp kế toán nguyên vật liệu:

Tổ chức tốt kế toán chi tiết vật liệu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo quản vật liệu và công tác kiểm tra tình hình cung cấp, sử dụng vật liệu. Kế toán vật liệu vừa được thực hiện ở kho vừa được thực hiện ở phòng kế toán

Kế toán chi tiết  nguyên vật liệu được thực hiện theo một trong ba phương pháp: Phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp số dư. Nội dung ghi chép của 3 phương pháp:

ở  kho: Cả ba phương pháp đều dùng sổ (thẻ) kho để ghi chép tình hình xuất- nhập - tồn nguyên vật liệu về mặt số lượng, ghi theo danh điểm và ghi hàng ngày

 ở phòng kế toán:  ghi chép cả về mặt số lượng và giá trị của từng thứ vật liệu cụ thể

1.2.3. Kế toán tổng hợp vật liệu

         Kế toán tổng hợp vật liệu trong doanh nghiệp thường có 2 cách : Kế toán vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên và kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

a).Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

*Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi việc nhập  xuất và tồn kho vật liệu một cách thường xuyên trên sổ kế toán. Đây là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng giảm hàng tồn kho vật liệu một cách thường xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho.

            *Kế toán sử dụng TK sau:

 TK 152 “nguyên liệu, vật liệu”:Tài khoản này dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng giảm vật liệu theo giá thực tế.

         Ta có thể mở thêm tài khoản cấp II, III của TK này để kế toán chi tiết vật liệu (tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp )

            TK 331 “Phải trả cho người bán: Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp và người bán, người nhận thầu về khoán vật tư hàng hóa, lao vụ, dịch vụ, theo hợp đồng kinh tế đã ký kết và cũng có thể mở chi tiết bằng các tài khoản cấp 2,3 .

   +Tài khoản 151 “hàng mua đang đi đường”: Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của số hàng đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối tháng vẫn chưa về nhập kho hoặc chuyển giao cho các đối tượng sử dụng bởi khách hàng .

        Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như :TK111,TK 112, TK141, TK 128, TK 222, TK 241, TK 411, TK 627, TK 641, TK 642, TK 711, TK  412…

Sơ đồ trang sau:


b).Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi phản ánh thường xuyên liên tục tình hình nhập xuất vật liệu trên các tài khoản tương ứng. Theo phương pkháp này thì mọi nghiệp vụ nhập xuất vật liệu đều được phản ánh qua TK611

Tài khoản 611 dùng để phản ánh tình hình biến động của vật liệu, hàng hoá trong kỳ. Theo quy định hiện nay TK này có 2 cấp sau:

TK 6111: Mua nguyên vật liệu.

TK 6112: Mua hàng hoá

Riêng TK151, 152 chỉ được sử dụng để phản ánh trị giá vật liệu hiện có đầu kỳ và cuôí kỳ. Tức là số liệu hàng tồn kho sẽ không căn cứ vào số liệu trên các tài khoản, sổ kế toán để tính mà laị căn cứ vào kết quả kiểm kê. Gía trị xuất kho cũng không căn cứ trực tiếp vào các chứng từ kho để tổng hợp phân loại theo đối tượng sử dụng rồi ghi vào sổ mà căn cứ vào kết quả kiểm kê và giá trị vật tư hàng hoá mua vào trong kỳ và được tính toán theo công thức.

Giá thực tế VL          Giá thực tế VL        Giá thực tế VL          Giá thực tế VL

                           =                              +                                -    

  xuất t.kỳ                      tồn ®. Kỳ                   nhập t.kỳ                  tồn c.kỳ 

 Sơ đồ kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Ch​­¬ng 2.

Thực trạng công tác kế toán

nguyên vật liệu ở Công ty đồng tháp.

2.1. Một số điểm khái quát về Công ty Đồng Tháp.

2.1.1. Sơ l​ược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Đồng Tháp.

Công ty Đồng Tháp tiền thân chỉ là một tổ cơ khí sản xuất nhỏ với mục đích sửa chữa các máy chế biến gỗ của tư​ nhân và sản xuất một số sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp máy tuốt lúa, máy nghiền DKU… thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nư​ớc, ngày 11/5/1960, bộ phận này sáp nhập cùng 12 cơ sở sản xuất khác và thành lập ra “xí nghiệp công tư​ hợp doanh Đồng Tháp” do cục công nghiệp Hà Nội quản lý theo quyết định số 686/QĐUB của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với sản phẩm truyền thống chuyên sản xuất các loại thiết bị chế biến gỗ gồm hai hệ xẻ và mộc.

Có bề dày hơn 40 năm sản xuất gia công máy móc, sản phẩm của Công ty Đồng Tháp phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu dáng và chất lư​ợng ngày càng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của ngư​ời sử dụng. Tính đến nay sản phẩm đã cung cấp cho ngành kinh tế quốc dân ở khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất sang 2 nư​ớc bạn Lào và Campuchia cùng hàng loạt các loại phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lẻ kèm theo. Nhiều loại máy của Công ty Đồng Tháp từng đ​ược tặng huy chư​ơng vàng và Bạc tại đại hội triển lãm kinh tế kỹ thuật toàn quốc.

Quá trình hoạt động của Công ty Đồng Tháp đã trải qua nhiều thăng trầm và có nhiều biến động. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu đ​ược tập trung ở 3 giai đoạn chính.

+ Từ năm 1960-1975:

Đây là những năm đầu hoạt động doanh nghiệp Đồng Tháp sản xuất các sản phẩm phục vụ cho nhiều đơn vị khai thác lâm sản trên các tính phía Bắc. Doanh nghiệp sản xuất hàng loạt máy chế biến gỗ (không đóng mác) kịp thời chuyển phục vụ cho chiến trư​ờng Miền Nam, là cầu phao phục vụ đắc lực cho miền Bắc chống chiến tranh phá hoại.

+ Từ năm 1975 -1985.

Đây là những năm đầu sau giải phóng, cũng là thời kỳ sôi động nhất của doanh nghiệp Đồng Tháp. Doanh nghiệp luôn luôn hoàn thành kế hoạch do cục công nghiệp Hà Nội (nay là sở công nghiệp). Mặt khác, doanh nghiệp Đồng Tháp tích cực cải tiến cũng nh​ư có nhiều đề tài thiết kế mới vào sản xuất, phát huy và duy trì tốt mặt hàng truyền thống từng được khách hàng cả nư​ớc tin dùng.

+ Từ năm 1985 đến nay.

Đây là giai đoạn khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Đồng Tháp nói riêng. Từ đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động và mạnh dạn hơn trong tình hình nhà nư​ớc chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần. Chuyển sang cơ chế mới còn rất nhiều bỡ ngỡ và bắt đầu từ nhu cầu cấp bách của thị trư​ờng, doanh nghiệp Đồng Tháp dần làm quen với nguyên tắc t​ự hoạt động, tự trang trải, tự tồn tại và phát triển.

Sư thay đổi của Nhà nư​ớc về cơ chế quản lý kinh tế đã làm cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Đồng Tháp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ đ​ược, thêm vào đó là giá cả vật tư tăng vọt và khan hiếm, việc làm chỉ đảm bảo cho 1/3 công nhân, đời sống cán bộ công nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy khó khăn như​ vậy song doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nư​ớc. Doanh nghiệp dùng hình thức gia công chế biến, liên doanh liên kết tự tiêu thụ sản phẩm, tự xây dựng giá, tự tìm khách hàng đảm bảo hiệu quả, có lãi để cạnh tranh trên thị tr​ường. Cùng thời gian này doanh nghiệp Đồng Tháp đã xin phép UBND thành phố Hà Nội và cấp quản lý trực tiếp, trực tiếp là sở công nghiệp Hà Nội cho phép thành lập lại doanh nghiệp nhà n​ước lấy tên là “Nhà máy cơ khí Đồng Tháp theo quyết định số 2835/QDUB ngày 11/6/1992 của UBND thành phố Hà Nội”

Năm 1991 thực hiện chủ trư​ơng của Nhà nư​ớc về vấn đề bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị, nhà máy cơ khí Đồng Tháp đã rời từ số 1 phố Vọng đến địa điểm 129D Trư​ơng Định, quận Hai Bà Trư​ng, Hà Nội với cơ sở sản xuất chính với gần 6000 m2.

Năm 1994, do nhu cầu mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh Nhà máy cơ khí Đồng Tháp xin đổi tên thành Công ty Đồng Tháp và đ​ược ủy ban thành phố Hà Nội phê duyệt theo quyết định số 3491/QĐUB ngày 13/12/1994.

Tên đơn vị: Công ty Đồng Tháp.  

Địa điểm: 129D Trương Định - Quận Hai Bà Trư​ng - Hà Nội.

Điện thoại: 8.631 887       Fax: 8.632 943

Tài khoản: 71A-0015 Hội sở Ngân hàng công thư​ơng Việt Nam

2.1.2 Thực trạng công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Đồng Tháp trong 3 năm trở lại đây. 

Thể hiện ở một số bảng sau:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh từ năm 2002-2004

	STT
	Chỉ tiêu
	Đ/vi tính
	Thực hiện

	
	
	
	2002
	2003
	2004

	1
	Giá trị sản xuất CN
	1000đ
	1.750.000
	4.250.000
	6.250.000

	2
	Doanh thu
	
	10.287.500
	6.233.750
	8.375.000

	3
	Nộp ngân sách
	
	1.908.750
	211.356
	236.097

	4
	Sản phẩm
	
	106
	184
	238

	5
	Lợi nhuận thực hiện
	
	1.007.290
	
	

	6
	Thu nhập bq/ngư​ời/tháng
	
	775.000
	996.514
	1.163.928


Nhìn bảng bảng trên ta thấy hoạt động kinh doanh các sản phẩm chính hiệu của Công ty tiêu thụ liên tục tăng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng, thu nhập tăng… Những chỉ tiêu trên đã khẳng định phần nào sự thích nghi và phát triển của Công ty trong nền kinh tế thị trường.

Bảng 2:

	STT
	Chỉ tiêu
	Đ/vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện
	%TH/KH

	1
	Giá trị sản xuất
	đồng
	7.200.000.000
	6.250.000.000
	86,8%

	2
	Doanh thu
	đồng
	9.600.000.000
	8.375.000.000
	87,2%

	3
	Nộp ngân sách
	đồng
	314.000.000
	236.097.670
	75,19%

	4
	Sản phẩm chủ yếu
	đồng
	228
	238
	104,4%

	5
	Thu nhập bình quân
	đồng
	1.050.000
	1.163.928
	141.9%


2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Đồng Tháp.

- Thiết kế, chế tạo máy phục vụ ngành nông nghiệp và máy chế biến gỗ cho nền kinh tế quốc dân.

- Sản xuất đồ gỗ dân dụng, xuất khẩu các sản phẩm của Công ty.

- Nhập khẩu vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị, phụ tùng thuộc ngành cơ khí phục vụ nhu cầu của thị trường.  

2.1.4. Mặt hàng sản xuất kinh doanh.

Các sản phẩm chủ yếu của Công ty là máy chế biến gỗ bao gồm:

· Hệ sẻ: máy cưa vòng đẩy CD7, CD7M

Máy cưa đĩa.

Máy cưa lượn.

· Hệ mộc:

Máy bào cuốn.

Máy bào thẩm.

Máy phay đứng 120.

Máy liên hợp.

Máy đục lỗ vuông.

Ngoài ra Công ty Đồng Tháp còn sản xuất một số phụ tùng kèm theo:

· Máy mài hai đá: dùng để mài lưỡi cưa và dụng cụ bằng tay.

· Bàn hàn lưỡi cưa: để hàn lưỡi cưa vòng.

· Kìm bóp me: dùng để làm me của lưỡi cưa vòng.

· BÔ lò rèn: để rèn dụng cụ, hàn lưỡi cưa.

Và các đồ gá định hình để cắt gỗ, làm phào, phục vụ cho sản xuất đồ mộc nội thất. Máy ở xe máy vỏ động cơ xe máy, vành nan hoa xe máy, dây truyền sản xuất của Thụy Sĩ.

2.1.5 Nguồn nhân lực công ty :

Đây là điều tất yếu hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của công ty. Chính vì thế, ngay từ  khi thành lập Công ty không ngừng đầu tư phát triển nguồn nhân lực .

Hàng năm công ty vẫn tổ chức thuyển thêm  công nhân viên từ  nguồn cao đẳng, đại học và trung học dạy nghề……..Đến nay công ty đã có 120 cán bộ công nhân viên , điều quan trọng là tuổi đời của cán bộ công nhân viên trong công ty còn trẻ, nên đã không ngừng phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ.

Để phát huy tối ưu thế mạnh này nhờ công ty đã áp dụng chế độ tiền lương thoả đáng. Mỗi các bộ công nhân viên được giao nhiệm vụ cụ thể và trực tiếp chịu trách nhiệm trước công ty , người làm tốt sẽ có thưởng vào cuối tháng. Công ty cũng đã áp dụng chế độ khoán theo sản phẩm nên mọi công nhân trong công ty đều tận tâm với công việc của mình.

Đầu tư cho đào tạo  tăng cường chất xám  cho cán bộ công nhân viên cũng là một điều kiện quan trọng để công ty phát triển vũng mạnh. Công ty xác định được rằng con người là nền tảng  quan trọng vững chắc tạo nên sự thành công của Công ty. Tất cả 100% công nhân viên vào làm việc của công ty đã được đào tạo qua các trường lớp.

2.1.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất.

Là sự tập hợp các bộ phận sản xuất chính, sản xuất phụ trợ và các bộ phận phục vụ có tính chất sản xuất cùng với mối quan hệ giữa các bộ phận đó với nhau trong quá trình sản xuất.

Các bộ phận sản xuất chính:

Phân xưởng cơ khí gồm có: gò, rèn, hàn, tiện, phay, bào, khoan, lắp ráp, sơn

Bộ phận sản xuất phụ gồm có: các loại hàng nhận gia công sửa chữa các sản phẩm có doanh thu thấp, tận dụng các dụng các phế liệu của quá trình sản xuất.

Bộ phận sản xuất phụ trợ: phân xưởng vận chuyển, kho bán thành phẩm, bộ phận KCS. 

Sơ đồ: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
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2.1.7. Mô hình quản lý và tổ chức quản lý.

Hiện nay Công ty Đồng Tháp quản lý theo 2 cấp: cấp Công ty và cấp phân xưởng. Cơ cấu tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng, kiểu quản lý hiện nay rất phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mỗi một phòng ban có một chức năng, nhiệm vụ riêng.

Giám đốc: là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật. Về điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc có quyền hành cao nhất trong doanh nghiệp.

Đồng chí giám đốc trực tiếp phụ trách.

- Phòng tổ chức hành chính bảo vệ

- Trưởng ban thi đua khen thưởng.

- Chủ tịch hội đồng kỷ luật.

- Chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ và anh ninh quốc phòng.

*Phó giám đốc kinh doanh: chịu trách nhiệm trước giám đốc, trực tiếp chỉ đạo khối kinh tế và nghiệp vụ gồm các phòng ban chức năng.

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm kế hoạch dài hạn.

+ Phụ trách công tác cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm.

+ Chịu trách nhiệm công tác đối ngoại, giao dịch mỏ rộng thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh.

+ Chỉ đạo công tác thống kế - kế toán, hạch toán của Công ty.

*Phó giám đốc kỹ thuật - sản xuất:

+ Chỉ đạo công tác tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến và thiết kế sản phẩm mới…

Dưới quyền của giám đốc và phó giám đốc là các phòng ban.

- Phòng kế hoạch - thương mại: có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, điều hành sản xuất, ký các hợp đồng mua bán quản lý kho tàng, thống kê tổng hợp.

- Phòng tài vụ: có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh toàn bộ hoạt động của Công ty, giám sát tình hình sử dụng vốn (vốn cố định, vốn lưu động), tình hình tài chính và các hoạt động khác.

· Phòng tổ chức hành chính bảo vệ.

- Phòng kỹ thuật- công nghệ: Nghiên cứu thiết kế các sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm, xây dựng định mức vật tư, nguyên nhiên vật liệu và định mức lao động cho sản phẩm mới, quản lý về chất lượng sản phẩm.

- Phân xưởng sản xuất trung tâm: có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành sản phẩn thông qua các bước công nghệ.

- Ban kiến thiết cơ bản: có nhiệm vụ sửa chữa, thiết kế các công trình của Công ty.

- Nhà khách có nhiệm vụ tiếp khách đến giao dịch với Công ty

- Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty 

Các bộ phận của Công ty đã tạo được mối quan hệ mật thiết luôn hỗ trợ cho nhau giải quyết các vấn đề chồng chéo lên nhau, cùng nhau tạo ra hiệu quả tốt trong quá trình quản lý và sản xuất kinh doanh.



2.1.8. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Đồng Tháp .

     Nhiệm vụ của bộ máy kế toán công ty Đồng Tháp là tổ chức quản lý mọi mặt hoạt động  liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty như: tổng hợp thu –chi , công nợ, giá thành, hạch toán , dự  toán  sử dụng nguồn vốn,NVL, quản lý tiền mặt…….

    Để phù hợp  với tình hình , đặc điểm tổ chức  quản lý của công ty cũng như nhiệm vụ của mình , mô hình bộ máy kế toán gồm 6 người và họ được phân công những việc cụ thể sau: 

-Kế toán trưởng đồng thời là kế toán sản xuất và giá thành, tổ chức điều hành hệ thống kế toán, tham mưu cho giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm công tác tính giá và tổng hợp số liệu ghi sổ cái và lập các báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước.

- Kế toán thanh toán và kế toán tiền mặt, tiền gửi. Có nhiệm vụ theo dõi TK 331, theo dõi việc thu chi bằng tiền vào các bảng kê số 1, nhật ký chứng từ số 1.

- Kế toán tiền lương: theo dõi việc trả lương, BHXH, KPCĐ cho cán bộ công nhân viên.

- Kế toán nguyên vật liệu: theo dõi nguyên vạt liệu nhập, xuất, tồn…

- Kế toán tiêu thụ: theo dõi TK131 (thanh toán với người mua) cuối tháng vào bảng kê số 11 rồi chuyển cho kế toán tổng hợp vào sổ.

2.1.9. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.

Trong những năm gần đây, do đất nước chuyển mình theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước nên rất nhiều lĩnh vực được thay đổi để thích ứng với tình hình mới,cơ cấu tài chính kế toán cũng đã có những bước thay đổi biểu hiện ở sự ra đời của hệ thống kế toán mới ban hành theo quyết định  1141 – TC/QD/CĐKT ngày 01/11/1995 do bộ tài chính ban hành tuân thủ các tài khoản cấp 1; tài khoản cấp 2 cho phù hợp với đăc điểm nghành. Hệ thống tài khoản này áp dụng thống nhất trong công ty Đồng Tháp từ  01/01/1996.

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, chế độ hiện hành của nhà nước công tác tổ chức kế toán của Công ty Đồng Tháp có những đặc điểm sau.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Niên độ kế toán bắt đầu ngày 01/01/N đến ngày 31/12/N.

- Xác định giá trị hàng tồn kho của Công ty theo giá đích danh, giá vốn hàng bán là giá trị thực tế dựa trên những chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất tính vào giá thành sản phẩm.

- Đơn vị tiền tệ được sử dụng VNĐ. Nếu có nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ thì được quy đổi VNĐ theo tỷ giá ngân hàng công bố tại thời điểm hạch toán.

Để thích ứng với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh , công ty áp dụng hình thức tổ chức kế toán là nhật ký chứng từ . Tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung. Toàn bộ công việc kế toán được tấp trung tại phòng kế toán tài chính của công ty.

Sơ đồ: Nhật ký- chứng từ
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Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lấy số liệu trực tiếp ghi vào bảng kê cuối tháng ghi thẻ và số kế toán có liên quan.

Nhật ký chứng từ được ghi hàng ngày dựa trên số liệu của chứng từ gốc, cuối tháng chuyển sổ tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết vào nhật ký chứng từ. Căn cứ vào số liệu trên các bảng phân bổ, kế toán ghi vào nhật ký chứng từ liên quan. Cuối tháng khoá sổ, cộng các số liệu trên các nhật ký chứng từ và ghi vào sổ cái. Đối với các chứng từ liên quan đến sổ và thẻ kế toán chi tiết ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng cộng sổ, thẻ kế toán và căn cứ vào đó lập bảng cân đối tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. Số liệu chứng từ, bảng kê và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.

2.2. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.

2.2.1. Đặc điểm vật liệu và phân loại vật liệu.

2.2.1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu.

Với số lượng sản phẩm đa dạng phong phú với nhiều chủng loại khác nhau, thì Công ty cần phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau như thép, đồng, chì, sắt, thiếc… nếu các loại nguyên vật liệu trên không được bảo quản tốt, không xây dựng nhà kho thì sẽ làm cho vật liệu trên han, gỉ, gây khó khăn trong quá trình sản xuất sản phẩm.

a. Tổ chức công tác thu mua nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.

* Công tác thu mua nguyên vật liệu.

ở Công ty, kế hoạch thu mua nguyên vật liệu được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất (do phòng kế hoạch lập) đồng thời dựa trên định mức tiêu hao vật liệu cho từng loại sản phẩm. Do vậy hàng tháng, quý căn cứ vào khả năng sản xuất của Công ty giữa thu mua vật tư phục vụ kịp thời cho sản xuất. 

 Nguồn cung cấp vật tư.

Vật tư phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty ở trong nước không phải nhập khẩu. Đây là điều kiện khá thuận lợi cho công tác thu mua vật liệu. Bởi  nơi thu mua sẽ ảnh hưởng đến giá cả thu mua nguyên vật liệu, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành, thu nhập và lợi nhuận. Những ảnh hưởng trên có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau, nếu nơi cung cấp nguyên vật liệu của Công ty ở xa ngoài những chi phí chung như nhà kho, bến bãi Công ty còn phải trả khoản chi phí vận chuyển, nếu ở gần thì chi phí vận chuyển thấp, giá thành của sản phẩm thấp, sản phẩm được khách hàng tin dùng được nhiều lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Còn nếu chi phí vận chuyển, cộng các chi phí liên quan cao thì nó sẽ đội giá thành của sản phẩm lên, sản phẩm không đủ sức cạnh tranh với thị trường về giá cả thì dẫn đến tình trạng sản phẩm của Công ty sản xuất ra không được khách hàng tin dùng, dẫn đến lợi nhuận giảm và thu nhập bình quân người/tháng giảm xuống. Do đó vấn đề mua sản phẩm ở đâu và như thế nào đó cũng là vấn đề cần quan tâm ở Công ty.

Các đơn vị thường xuyên  cung cấp vật liệu cho Công ty.

+ Công ty Mai Động (vật liệu gang)

+ Công ty đúc Mai Lâm (vô lăng gang)

+ Công ty cơ khí Giải Phóng (động cơ)

+ Đúc Phương Nam (phôi gang).

+ Công ty thương mại Việt Anh (thép).

+ Công ty cổ phần khí công nghiệp (ô xi).

Với những khách hàng thường xuyên có ký các hợp đồng mua bán, Công ty chủ yếu áp dụng theo phương thức mua hàng trả chậm, đôi khi mua theo phương thức trả tiền ngay.

Theo quy định của Công ty, khi mua nguyên vật liệu yêu cầu cần phải có hoá đơn GTGT do bộ tài chính phát hành kèm theo, trong ít trường hợp mua của cá nhân không có hoá đơn đỏ thì người bán phải viết giấy biên nhận ghi rõ loại vật liệu mua về, số lượng, đơn giá, thành tiền

b) Tổ chức hệ thống kho tàng.

Nếu như khâu thu mua ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm được sản xuất  ra, nguồn cung cấp vật tư ảnh hưởng đến giá thành, lợi nhuận, thì nhân tố kho tàng cũng tác động đến chất lượng của sản phẩm được sản xuất ra. Chính vì vậy, tổ chức hệ thống kho tàng để bảo quản vật tư là điều kiện cần thiết và không thể thiếu được ở bất kỳ doanh nghiệp nào. ở Công ty Đồng Tháp có 2 kho phục vụ trực tiếp cho sản xuất là:

+ Kho thương phẩm: bulông, ốc vít, vòng đệm, vành đai…

+ Kho bán thành phẩm.

+ Kho thứ 3 là kho thành phẩm tức là sau khi mọi công đoạn thì sản phẩm được lắp thành máy ở kho thành phẩm. Mỗi loại vật liệu đều được sắp xếp 1 cách khoa học hợp lý, giờ lấy vật liệu được quy định rõ ràng sáng từ 7h30 đến 8h30 chiều 12h30 đến 1h30. Ngoài giờ trên thì thủ kho không giải quyết.

c) Hệ thống định mức.

Để đạt được mục tiêu là chi phí đầu vào là thấp nhất cho sản phẩm thì công tác quản lý vật liệu chặc chẽ và có hiệu quả là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. ở từng Công ty thì công tác quản lý khác nhau. Còn đối với Công ty Đồng Tháp thì ở phòng kỹ thuật cơ khí có nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng loại máy. Với máy CD7 cần những nguyên vật liệu gì, máy CD7M, CD8, hay máy của đĩa 50E, máy bào thẩm (BT40C), máy mài lưỡi bào 800… để sản xuất những loại máy đó thì cần những nguyên vật liệu gì. Khi biết được những định mức của từng loại máy thì phòng vật tư sẽ viết phiếu xuất kho dựa trên nhiệm vụ kế hoạch sản xuất mà Công ty giao cho từng phân xưởng, để sản xuất từng loại máy với những chi tiết của nó.

     d) Quy chế bảo vệ và chế độ trách nhiệm vật chất.

Nói đến công tác quản lý vật tư thì không thể nói đến vai trò của thủ kho. Bởi thủ kho ngoài nhiệm vụ quản lý và bảo quản tốt nguyên vật liệu có không kho, còn phải cập nhật sổ sách hàng ngày, theo dõi số hiện có và tình hình nhập xuất nguyên vật liệu ở trong kho về mặt số lượng, hàng ngày ghi chép vào thẻ kho (mẫu 06VT), khi hết báo cho phòng kế hoạch, vật tư đi mua. Trường hợp thủ kho ghi thiếu so với kiểm kê thì phải bổ sung thẻ kho, còn trong trường hợp thủ kho không đảm bảo số lượng vật liệu khi kiểm kê mà có thể bị mất hoặc thất lạc, thì phải chịu bồi thường vật chất tuỳ thuộc mức độ.

Đối với người công nhân.

+ Khi nhận chi tiết thành phẩm hoặc bán thành phẩm để lắp ráp hoặc gia công sửa chữa… phải sơ bộ kiểm tra chất lượng, quy cách… (nứt vỡ,  không đạt yêu cầu kỹ thuật. Sau khi nhận xong phải có trách nhiệm bảo quản giữ gìn nếu xảy ra mất mát hư hỏng ở khâu nào thì khâu đó chịu trách nhiệm.

+ Sản phẩm làm xong phải đưa vào nơi quy định, cuối ca là việc không để chi tiết bừa bãi mà phải xếp lại gọn gàng hoặc để vào trong kho.

2.2.1.2. Phân loại vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.

Hiện nay Công ty sản xuất sản phẩm chính phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân bao gồm các thiết bị máy chế biến gỗ, với nhiều chủng loại đa dạng và phong phú với sản lượng cung cấp cho thị trường hàng năm từ 160-180 nghìn sản phẩm. Ngoài các sản phẩm chính Công ty còn sản xuất các phụ tùng, linh kiện và các sản phẩm phụ khác, đảm bảo trang thiết bị đồng bộ và phục vụ thay thế sửa chữa. Để đáp ứng cho số lượng sản phẩm lớn như hiện nay thì khối lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất là rất lớn và chủng loại vật liệu đa dạng và nhiều nhóm khác nhau. Mỗi chủng loại có vai trò công dụng khác nhau, muốn quản lý tốt được vật liệu và hạch toán chính xác vật liệu thì phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu một cách khoa học và hợp lý. ở Công ty đồng Tháp hiện nay toàn bộ nguyên vật liệu sử dụng trong Công ty được chia thành 10 nhóm.

+ Kim loại: thép, đồng, sắt, nhôm, gang…

+ Vật liệu phụ: sơn, dầu mỡ, nhãn mác, phụ tùng thay thế,

+ Dây dai động cơ các loại.

+ Vật liệu điện: cầu dao, bóng đèn, dây điện.

+ Nhiên liệu: ô xi, đất đèn, than.

+ Dụng cụ cát gọt: dao tay, dao máy, dao dũa, mũi khoan…

+ Quy chế: bulông, dai ốc, vòng điện…

+ Hoá chất: dụng cụ hoá chất, phấn, bột tan.

+ Vòng bi các loại

+ Các vật liệu khác: giẻ lau, khoá, thúng, bảo hộ lao động, dụng cụ.

2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.

Công ty Đồng Tháp là doanh nghiệp sản xuất với quy mô rộng nên việc nhập xuất nguyên vật liệu diễn ra một cách thường xuyên, liên tục đối với từng thứ, từng loại. Nguyên vật liệu ở Công ty được hình thành từ mua ngoài, kế toán của Công ty đã sử dụng giá thực tế để hạch toán chi tiết và tổng hợp tình hình nhập - xuất kho nguyên vật liệu.

a). Giá thực tế vật tư nhập kho.

Công ty Đồng Tháp thường xuyên mua nguyên vật liệu với số lượng lớn, mà Công ty lại không có đội xe vận chuyển nên khi vật liệu được mua về nhập kho Công ty không  phải trả khoản chi phí vận chuyển bởi giá ghi trên hoá đơn của người bán là giá đã bao gồm cả chi phí vận chuyển.

b).Giá thực tế vật liệu xuất kho.

Để việc tính giá dễ dàng và đơn giản, kế toán ở Công ty Đồng tháp sử dụng cách tính giá thực tế vật liệu xuất kho bằng phương pháp giá thực tế đích danh.

2.2.3. Phương thức hạch toán tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu.

Việc phản ánh chính xác kịp thời tình hình nhập - xuất tồn kho nguyên vật liệu là công việc rất quan trọng đòi hỏi người thủ kho phải cẩn thận, chính xác để không làm ngừng trệ sản xuất vì thiếu vật liệu.

Hàng ngày thủ kho phải ghi và phản ánh những nguyên vật liệu đã xuất - nhập trên thẻ kho. 

Các chứng từ kế toán được sử dụng để theo dõi tình hình nhập xuất nguyên vật liệu gồm:

· Phiếu nhập kho (số 01 - VT)

· Phiếu xuất kho (số 02 - VT)

· Thẻ kho (số 06 - VT)

2.2.3.1. Kế toán chi tiết hình tình nhập - xuất kho nguyên vật liệu.

Với số lượng nguyên vật liệu nhập - xuất hàng ngày là rất lớn, do đó không thể chờ đến cuối tháng thủ kho mới ghi vào thẻ kho mà phải ghi từng ngày để biết số lượng nguyên vật liệu tồn cuối ngày là bao nhiêu, để không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. kế toán chi tiết vật liệu ở Công ty Đồng Tháp sử dụng theo phương pháp thẻ song song.

a) Thủ tục nhập kho.

Tại Công ty Đồng Tháp chỉ xảy ra trường hợp vật liệu nhập kho do mua ngoài. Vật liệu chuyển về phải kèm theo hoá đơn mua hàng.

b) Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất do phòng kế hoach vật tư gửi xuống, quản đốc phân xưởng lên kế hoạch sản xuất và giao việc cho từng bộ phận trực thuộc như các tổ: khởi phẩm, tiện, bào phay, khoan, tổ lắp ráp để tiến hành sản xuất cho đúng tiến độ.

Dựa vào lệnh sản xuất tổ trưởng các tổ phân công công việc và tiến hành nhận vật tư để sản xuất. Và thủ kho cũng căn cứ vào lệnh sản xuất để vật tư cho các tổ.

c). Nhiệm vụ cụ thể ở kho và bộ phận kế toán.

ở kho: thủ kho sử dụng thẻ kho theo mẫu số 06 - VT để ghi chép tình hình nhập - xuất tồn hàng ngày, với mỗi loại vật tư thì có thẻ kho riêng, trong từng nhóm vật liệu lại có những vật liệu chi tiết và tất cả những vật liệu chi tiết đó đều được ghi ở từng thẻ kho, sau đó nó được tập hợp lại thành một nhóm.

Cách ghi thẻ kho: khi có chứng từ nhập hoặc xuất vật tư, thủ kho kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tức là phải có chữ ký của những người có liên quan như phụ trách cung tiêu, người nhận, người giao hàng, thủ kho…, sau khi những chứng từ này được coi là hợp lệ chúng sẽ được thủ kho tập hợp vào thẻ kho. Thẻ kho ghi tình hình nhập - xuất vật liệu theo trình tự thời gian, sau mỗi nghiệp vụ thủ kho lại tính số tồn kho ngay trên thẻ kho. Và thủ kho phải thường xuyên kiểm tra số lượng thực tế ở trong kho để dễ dàng phát hiện ra những trường hợp sai xót.

ở bộ phận kế toán: kế toán vật tư sử dụng sổ chi tiết nguyên vật liệu để theo dõi tình hình nhập xuất - tồn kho nguyên vật liệu hàng ngày, với mỗi loại nguyên vật liệu khác nhau thì có sổ chi tiết riêng.

Cách ghi vào sổ chi tiết vật liệu cũng giống như vào thẻ kho, chỉ khác một điều thẻ kho do thủ kho ghi, còn sổ chi tiết vật liệu do kế toán vật liệu ghi, căn cứ vào phiếu nhập - xuất hàng ngày kế toán vật liệu có sổ ghi chi tiết sau.

2.2.3.2. Kế toán tổng hợp tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

* Tài khoản sử dụng.

TK 152- nguyên  liệu vật liệu

TK 111- tiền mặt

TK 331- phải trả người bán

TK 321- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

TK 627- chí phí sản xuất chung

TK 641 - chi phí bán hàng

TK 133 - thuế GTGT đầu vào.

*Trình tự hạch toán:

Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất với số lượng nguyên vật liệu phục vụ trong quá trình sản xuất là rất lớn và nhu cầu cung cấp nguyên vật liệu là liên tục. Do đó kế toán vật tư của Công ty đã tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. Để cập nhật tình hình nhập - xuất kho nguyên vật liệu một cách thường xuyên liên tục   

Kế toán tình hình tăng nguyên vật liệu.

Căn cứ vào phiếu nhập kho số 52 ngày 7/10/2004 chưa trả tiền mua 1.397 kg thép U50 đơn giá 4.672 đ/kg của Công ty thương mại Anh Việt. Thuế GTGT 5%. Kế toán phản ánh:

Nợ TK 152: 6.509.645 (VNĐ)

Nợ TK 133: 325.483   (VNĐ)



Cã TK 331     6.835.137 VN§)

Kế toán tình hình giảm nguyên vật liệu.

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 101 ngày 9/10/2004 xuất cho anh Hoàng tổ hàn thép U50 thuộc lần nhập ngày 7/10/2004 kế toán phản ánh:

NỢ TK 621: 2.142.900

CÓ TK 152: 2.142.900

· Sổ sách sử dụng

Đối với các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến tiền mặt và các khoản phải trả người bán kế toán sử dụng sổ sau.

+Tiền mặt: sổ chi tiết tiền mặt, nhật ký‎ chứng từ  số 1.

+ Phải trả người bán: sử dụng sổ chi tiết thanh toán với người bán, nhật k‎ý chứng từ số 5.

Số liệu ở số chi tiết TK 111, sổ chi tiết TK 331, nhật ký‎ chứng từ số 1, số 5 chính là số liệu có được ở bảng kê nhập nguyên vật liệu.

Tập hợp số liệu ở bảng phân bổ nguyên vật liệu chính là số liệu ở bảng kê xuất nguyên vật liệu

Từ số liệu ở nhật ký‎ chứng từ số 1 và 5 và bảng kê phân bổ nguyên vật liệu ta vào bảng kê số 3

Cách ghi vào bảng kê nhập nguyên vật liệu căn cứ vào các phiếu nhập kho trong tháng, kế toán vật tư tiến hành lập bảng kê nguyên vật liệu sau đó ghi nợ TK 152 và có các TK liên quan.
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	Thuế suất  GTGT 5%    Tiền thuế GTGT                                             325.483     

	Tổng cộng tiền thanh toán                                                                 6.835.137

	Số tiền bằng chữ: Sáu triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn một trăm ba mươi bảy đồng

	Người mua hàng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)


Căn cứ vào hoá đơn số 043573 ngày 7/10/2004 thủ kho tiến hành kiểm tra và vào phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho

Đơn vị: Công ty  Đồng Tháp                                            Mẫu số 01-VT
Địa chỉ: 129D Trương Định             Số 52                         Ban hành theo QĐ   

                                                                                                         Sè 1141-TC/Q§/CDKT
                                                                                                         Ngày 1/11/1995 của BTC

                                                                                NỢ TK 152: 6.509.645

                                                                                NỢ TK 133: 325.483

                                                                                 CÓ TK 331: 6.835.137

Họ tên người giao hàng: Công ty thương mại Việt Anh.

Theo hợp đồng số 314 ngày 4/10/2004.

Nhập tại kho: Sắt.

	STT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, hàng hoá
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo ctõ
	Thực nhập
	
	

	
	Thép U 50
	
	Kg
	1.367
	1.367
	4.672
	6.509.654

	
	Thuế GTGT 5%
	
	
	
	
	
	325.483

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	6.835.137



Cộng thành tiền: (bằng chữ): Sáu triệu, tám trăm ba mươi năm nghìn đồng, một trăm ba mươi bảy đồng.

	Phụ trách cung tiêu

(ký, họ tên)
	Người giao hàng

(ký, họ tên)


	Thủ kho

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Thủ trưởng

(ký, họ tên)


Thủ kho có trách nhiệm sắp xếp các lọai vật liệu có ở trong kho một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo yêu cầu bảo quản từng thứ, từng loại vật liệu thuận tiện cho công việc theo dõi số liệu hiện có và công tác nhập - xuất vật liệu.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp                                           Mẫu số 02-VT

Địa chỉ: 129 D Trương Định                                           QĐ số 1141/TC/CĐKT

                                                                                    Ngày 1/11/1995 của BTC                             

Phiếu xuất kho

số: 101
                                                                                                     NỢ: TK 621

                            Ngày 9 tháng 10 năm 2004                                 Có: TK 152

Tên người nhận:   Anh Hoàng  - Địa chỉ (bộ phận) tổ hàn 

Lý do xuất kho: làm chi tiết hàng gá đỡ của 5 máy bào thẩm 40C

Xuất từ kho: Sắt

	Stt
	Tên quy cách sản

phẩm hàng hoá
	Đơn

vị

Tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	Yêu

cầu
	Thực

xuất
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1
	Thép U50
	kg
	450
	450
	
	

	Cộng
	


                                                                          Xuất ngày.9.tháng 10 năm 2004

Phụ trách                Người giao           Thủ kho         Kế toán           Thủ trưởng

cung tiêu                     hàng                                          trưởng               đơn vị

(ký tên)                      (ký tên)                 (ký tên)          (ký tên)              (ký tên)

Khi nhận được một liên phiếu xuất kho thủ kho gửi lên, kế toán vật tư vào giá cho từng loại vật liệu tương ứng.

Căn  cứ vào phiếu xuất kho số 101 ngày 9/10/2004. Xuất 450kg thép U50 của lần nhập trước, phiếu số 52 ngày 7/10/2004. Kế toán vật tư tiến hành vào giá của vật liệu xuất kho.

Giá thực tế NVL        Số lượng NVL        Đơn giá thực tế

    xuất kho             =      xuất kho       x    NVL tồn đầu kỳ

                               =    4.762  x 450   = 2.142.900 (VN§)

Ví dụ: theo phiếu nhập kho số 52 ngày 7/10/2004 của Công ty thương mại Việt Anh về nhập 1.367 kg thép U50 và cũng theo phiếu xuất kho số 101 ngày 9/10/2004 xuất 450 kg thép U50 cho tổ hàn để làm chi tiết hàn giá đỡ của 5 máy bào thẩm 40C. Cuối ngày thủ kho tính số lượng và ghi ở cột tồn cuối ngày 9/10/ là 2.032kg thép U50.  Cùng một số phiếu nhập - xuất khác ta có thẻ kho sau:

Trích thẻ kho: 2/1/2004                                       QĐ 1141/TC/CĐKT 

Tên kho: Sắt                                                        Ngày 1/11/1995 của BTC

Thẻ kho
Tên nhãn hiệu, quy cách, vật tư thép U50

Đơn vị tính: kg

.

	NT
	Chứng từ
	
	Diễn giải
	Số lượng
	ký xác

nhận của

kế toán

	
	Số
	Số
	Ngày

tháng
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	

	
	hiệu
	hiệu
	
	
	
	
	
	

	
	Nhập
	Xuất
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tồn đầu tháng 10

A.Ngọc nhập

A. hoàng - tổ hàn

Xuất cho tổ hàn

Xuất cho tổ hàn
	
	
	1.115

2.482

2.032

1.432

1.090
	

	
	52
	
	7/10
	
	1.367
	
	
	

	
	
	101
	9/10
	
	
	450
	
	

	
	
	103
	11/10
	
	
	600
	
	

	
	
	128
	17/10
	
	
	340
	
	

	
	70
	
	20/10
	A.Ngọc nhập

Xuất cho tổ hàn

Cộng
	300
	
	1.390

1.220

1.220
	

	
	
	130
	27/10
	
	
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đến ngày 27/10 số lượng thép còn tồn là: 1.220kg.

Căn cứ vào số lượng của nguyên vật liệu tồn đầu kỳ, các phiếu nhập trong kỳ, các phiếu xuất trong kỳ, kế toán vào sổ chi tiết nguyên vật liệu và mỗi loại nguyên vật liệu ghi vào một  trang s

Đơn vi: Công ty Đồng Tháp

               Địa chỉ: 129D - Trư​ơng Định

Sổ chi tiết vật liệu

Mở sổ ngày 01 tháng 10 năm 2004

Tên vật liệu (dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá) Thép U 50

Quy cách, phẩm chất                                                                                                                                            Tờ số 01

                                                           Đơn vị tính: kg

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK§¦
	Đơn giá
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	Số
	Ngày
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Sè l­​îng
	Thành tiền

	
	
	Tồn đầu tháng
	
	4.762
	
	
	
	
	1.115
	5.306.630

	52
	7/10
	A.Ngọc nhập
	331
	4.762
	1.367
	6.509.654
	
	
	2.482
	11.819.284

	101
	9/10
	A.Hoàng-tổ hàn
	621
	
	
	
	450
	2.142.900
	2.032
	9.676.334

	103
	11/10
	Xuất cho tổ hàn
	627
	
	
	
	600
	2.857.200
	1.432
	6.319.184

	128
	17/10
	Xuất cho tổ hàn
	627
	
	
	
	340
	1.628.604
	1.090
	5.190.580

	70
	20/10
	A.Ngọc nhập
	331
	6.762
	300
	1.428.600
	
	
	1.390
	6.619.180

	130
	27/10
	Xuất cho tổ hàn
	
	
	
	
	170
	809.540
	1.220
	5.809.640

	
	
	Cộng
	
	
	1.667
	7.939.254
	1.562
	7.438.244
	1.220
	5.809.640


Tồn kho cuối tháng 10: 1.220 kg

                               Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2004

	Ng​ười ghi sổ
(k‎ý, họ tên)
	Kế toán trư​ởng
(k‎ý, họ tên)


Từ các phiếu nhập kho trong tháng 10  vào bảng kê nhập nguyên vật liệu.

Bảng kê nhập nguyên vật liệu
Tháng 10 năm 2004

Đơn vị tính: VNĐ

	Ngày
	Số phiếu
	Tên vật liệu
	Đơn giá
	Số lượng
	Nợ tài khoản
	Có tài khoản

	
	
	
	
	
	152
	133
	331
	111

	7/10
	52
	Thép U50
	4.762
	1.367
	6.509.654
	325.482
	6.835.137
	

	9/10
	55
	Thép ống 25 x 3
	6666.7
	772.5
	4.815.662
	240.833
	5.057.495
	

	
	
	Thép ống 48 x 10
	6666.7
	1773.5
	11.823.322
	591.166
	12.444.488
	

	10/10
	58
	Đồng cây
	31.000
	886.2
	27.472.200
	2.747.220
	
	30.219.420

	13/10
	61
	Tôn 19 ly
	4762
	16.640
	79.239.680
	7.923.967
	87.163.648
	

	
	
	Tôn 21 ly
	4762
	1191.6
	5.674.399
	567.440
	6.241.839
	

	20/10
	70
	Thép 50
	4762
	300
	1.428.600
	71.430
	1.500.303
	

	23/10
	75
	Nhập các kim loại khác
	
	
	42.580.080
	4.258.008
	46.838.088
	

	
	
	Cộng kim loại
	
	
	179.544.597
	16.725.548
	166.050.725
	30.219.420

	26/10
	80
	Nhập các vật liệu khác
	
	
	111.620.383
	11.162.038
	122.782.421
	

	28/10
	90
	Các nhóm vật liệu còn lại
	
	
	97.812.340
	9.781.230
	
	107.593.574

	
	
	Cộng
	
	
	388.977.320
	37.668.820
	288.833.146
	137.812.994


Thuế GTGT của thép là 5%, thuế GTGT của các nguyên vật liệu khác là 10%

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 101 và các phiếu xuất kho khác trong tháng kế toán vào bảng kê xuất nguyên vật liệu.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp
ĐC: 129D - Tr​­¬ng Định

bảng kê xuất nguyên vật liệu
Tháng 10 năm 2004

Đơn vị tính: VNĐ

	Chứng từ
	Diễn giải
	§.v

tính
	Sè l​­îng
	Thành tiền
	Có TK 152, Nợ các TK khác

	Số
	Ngày
	
	
	
	
	621
	627
	641

	103

105

107

115

116

121

128

130

135

140


	9/10

11/10

12/10

13/10

14/10

15/10

16/10

17/10

27/10

28/10
	Xuất thép U50 cho A.Hoàng tổ hàn làm giá đỡ máy bào thẩm 40C

Xuất thép U50 cho tổ hàn sửa chữa máy CD7

Xuất thép ống (25X3 làm chi tiết máy CD7M

Xuất tôn 19 ly làm an toàn các loại máyCD7

Xuất thép ống (48X10 làm chi tiết máy CD7

Xuất tôn 21 ly sửa chữa máy tiện gỗ

Xuất Đồng cây vàng (45 sửa chữa máy bào cuốn 500

Xuất thép U50 sửa chữa máy đục lỗ vuông

Xuất thép U50 làm chi tiết máy CD7

Xuất các kim loại khác vừa sửa chữa vừa làm chi tiết máy
	Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg
	450

600

981.5

15.650

2.117

1.121

1.211

342

170


	2.142.900

2.857.200

6.543.327

74.525.300

14.113.319

5.371.452

37.541.000

1.628.604

809.540

32.521.400

19.669.840
	2.142.900

6.543.327

74.525.300

14.113.319

32.521.400
	2.857.200

5.371.452

37.541.000

1.628.604

809.540

19.669.840
	

	
	
	Cộng kim loại
	
	
	197.723.882
	129.846.246
	67.887.636
	

	
	
	Xuất các loại kim loại khác
	
	
	161.781.140

2.794.364

6.948.500
	161.781.140
	2.794.364
	6.948.500

	
	
	Tổng cộng
	
	
	369.257.886
	70.682.000
	
	6.948.500


Ngày 31 tháng 10 năm 2004

Ng​ười lập bảng                                                           Kế toán tr​ửơng
Cuối tháng căn cứ vào bảng kê xuất nguyên vật liệu từ các Nhật ký chứng từ, kế toán vật tư tiến hành tổng hợp số liệu vào bảng kê số 3:

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp

Địa chỉ: 129D-Trư​ơng Định

bảng kê số 3

Tháng 10/2004
Tính giá thành thực tế vật liệu

	STT
	Diễn giải
	TK152

	1
2

3

4

5

6

7

8
	I. Số d​ư đầu tháng
II. Số phát sinh trong tháng

· Tõ NKC tõ sè 1 ( cã TK111)

· Tõ NKC tõ sè 5 ( cã TK331)

III. Cộng số dư​ đầu tháng và số phát sinh trong tháng(I+II)

IV. Hệ số chênh lệch

V. Xuất dùng trong tháng

VI. Tồn kho cuối tháng (III-V)
	192.828.884
388.977.320

125.284.540

263.692.780

581.806.204

369.257.886

212.548.218


Ngày 31 tháng 10 năm 2004

Kế toán ghi số                                                          Kế toán trư​ởng

  (ký, họ tên)                                                                 (ký, họ tên)

 Từ bảng kê số 3 và bảng kê xuất kế toán tiến hành phân bổ nguyên vật liệu cho từng đối t​ượng sử dụng

Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu và giá thành thực tế của từng loại vật liệu lấy từ bảng kê số 3

Giá trị vật liệu xuất kho trong tháng theo giá thành thực tế phản ánh trong bảng phân bổ này theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên có tài khoản 152 của bảng kê nhật ký chứng từ và sổ kế toán liên quan. Số liệu của bảng phân bổ đồng thời được sử dụng để tính giá thành sản phẩm.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp

Địa chỉ: 129D - Trư​ơng Định

bảng phân bổ nguyên vật liệu

Tháng 10 năm 2004

Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Ghi có TK
Đối tư​ợng sử dụng
	TK152(TT)

	1.
2.

3.
	TK621
1 máy CD7

2 máy CD7M

3 máy CD8

4 máy đục lỗ vuông

5 máy bào thẩm 40C

6 máy bào cuốn 500

7 máy phay đứng một trục

8 máy tiện gỗ

9 máy nhà nhám băng

10 máy ép dọc

11 máy hút bụi

12 máy cứa đĩa

13 máy c​a lượn 6A

14 máy đánh nhẵn 120

15 máy mài l​ưỡi bào

16 máy đánh nhẵn 300

17 máy kiên hợp 400

18 máy c​a đĩa 300

19 phân x­​ëng moay¬

TK627

TK641
	291.627.386    
104.514.200

27.132.820

30.079.510

11.666.309

7.438.244

8.982.100

2.151.400

3.980.800

3.242.700

21.986.180

2.640.200

8.865.100

4.638.400

1.175.400

4.941.950

1.674.200

31.900.800

11.154.400

3.462.673

70.682.000

6.948.500

	
	Tổng cộng
	369.257.886


Ngày 31 tháng 10 năm 2004  
  Ngư​ời lập bảng                                                             Kế toán trư​ởng

     (Ký, họ tên)                                                                   (Ký, họ tên)

Sau khi lập bảng phân bổ  nguyên vật liệu, kế toán tiến hành ghi vào sổ cái TK 152. 

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp

Địa chỉ: 129D-Trương Định

sổ cái

Tài khoản 152

Đơn vị tính: đồng

Số d​ư đầu năm

Nợ: 

         Có

	Ghi có các TK đối ứng
	Tháng 9
	Tháng 10
	……….
	Tháng 12
	Cộng

	Ghi từ NKCT số 1 (Có TK111)

Ghi từ NKCT số 5 (Có TK 331)
	192.828.884
	125.284.540
263.692.780
	
	
	

	Cộng số SP nợ: 
	
	388.977.320
	
	
	

	Cộng số SP có
	
	369.257.886
	
	
	

	Số d​ư cuối tháng:

Nợ
              Có
	
	212.548.218
	
	
	


       Ngày 31 tháng 10 năm 2004

      Ngư​ời ghi sổ                                                               Kế toán trư​ởng

      (Ký, họ tên)                                                                    (Ký, họ tên)

Lấy số liệu từ NKCT 1: phần ghi nợ TK 152 đối ứng có TK 111.

Lấy số liệu từ NKCT 5: phần ghi nợ TK 152 đối ứng có TK 331.  

- Số phát sinh có: lấy từ dòng tổng cộng xuất trên bảng phân bổ số 3 “BPBVL”.

- Số phát sinh nợ: lấy từ dòng tổng cộng nhập trên bảng kê nhập nguyên vật liệu.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp                          Mẫu 02- TT 

ĐC: 129D - Tr​­¬ng Định                               QĐ số 141 – TC/QD

                                                                      ngày 1/11/1995 của Bộ tài chính

phiếu chi

Quyển số 35

Số 1220

  NỢ TK  152   27.472.200

                                                                                 Có tk 111     2.747.220
Họ tên người nhận tiền: Anh Nguyễn Đình Chí

Địa chỉ: Công ty THHH Tân Tiến

Lý do chi: Trả tiền mua Đồng cây vàng (45, DN 212-HĐ40984

Số tiền 30.219.420

Viết bằng chữ: Ba mư​ơi triệu, hai trăm mư​ời chín nghìn, bốn trăm, hai mươi đồng.

Kèm theo …………………… Chứng từ gốc……………………………

Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ)…………………………………………

                                                                Ngày 10 tháng 10 năm 2004

Thủ trư​ởng     Kế toán trư​ởng    Ng​ười nhận phiếu    Ngư​ời nhận    Thủ quỹ

   (ký, họ tên)          (ký, họ tên)                (ký, họ tên)               (ký, họ tên)        (ký, họ tên)
Căn cứ vào phiếu chi số 1220 ngày 10 tháng 10 năm 2004 kế toán phản ánh vào sổ chi tiết tiền mặt
Công ty Đồng tháp
ĐC: 129D - Tr​­¬ng Định

Sổ chi tiết TK 111 - Tiền Mặt

Tháng 10 năm 2004
  Đơn vị tính : VNĐ 

	Ngày

Tháng
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi nợ TK111 có các TK khác
	Cộng nợ
	Ghi có TK111, ghi nợ các TK khác
	Cộng có TK111

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	152
	133
	

	10/10
	40984
	10/10
	Cây Đồng vàng

 (45
………..
	
	
	
	27.472.200
	2.747.200
	30.219.420

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	27.472.200
	2.747.200
	30.219.420


Ngày 31 tháng 10 năm 2004

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


Căn cứ vào chi tiền mặt số 1220 ngày 10/10/2004 và các phiếu chi tiền mặt khác trong tháng kế toán phản ánh vào nhật ký chứng từ số 1.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp

ĐC: 129D - Tr​­¬ng Định

nhật ký chứng từ số 1

Ghi có TK 111-Tiền mặt

Tháng 10 năm 2004

Đơn vị tính: VNĐ

	Stt
	Ngày
	Ghi có TK111, ghi nợ các TK khác

	
	
	TK152
	133
	…
	…
	…
	Cộng có TK111

	1

2
	10/10

28/10


	27.472.200

……….

97.812.340


	2.747.220

………

9.781.234



	
	
	
	30.219.420

………

107.593.574



	
	Cộng
	125.284.540
	12.528.454
	
	
	
	137.812.994


Ngày 31 tháng 10 năm 2004

Kế toán ghi sổ                  Kế toán tổng hợp                 Kế toán tr​ưởng

 (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)
Số liệu trên NKCT số 1 trong tháng 10 là căn cứ để ghi vào các số cái liên quan.

Trong trường hợp mua vật liệu chưa thanh toán cho người bán, và các nghiệp vụ liên quan đến mua nguyên vật liệu được phản ánh trong sổ chi tíêt thanh toán với người bán.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp                        

Địa chỉ: 129D-Trư​ơng Định                                

sổ chi tiết thanh toán với ngư​ời bán
TK331-tháng 10 năm 2004

Tên ng​ười bán: Công ty TM Việt Anh

                                                                                                                                      Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Diễn giải
	Dư​ đầu kỳ
	Hoá đơn
	P.NhËp
	Ghi có TK 331, nợ các TK khác
	Ghi có TK 331, có các TK khác
	Dư​ cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Số
	Ngày
	Số
	Ngày
	152
	133
	Cộng có Tk 331
	111
	112
	…
	Cộng nợ Tk 331
	Nợ
	Có

	1
	Số d​ư đầu tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phát sinh: -Mua chịu thép U50
	
	
	
	
	52
	7/10
	6.509.654
	325.483
	6.835.137
	
	
	
	
	
	6.835.137

	3
	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	6.509.654
	325.483
	6.835.137
	
	
	
	
	
	6.835.137


Viết bằng chữ: Sáu triệu, tám trăm ba mư​ơi nghìn, một trăm ba mư​ơi đồng.

Ngày 31 tháng 10 năm 2004

Người ghi sổ









  Kế toán trưởng

(ký, họ tên) 






   



     (ký, họ tên)

Số liệu trên các sổ chi tiết thánh toán với người bán sẽ được ghi vào NKCT số 5.

Đơn vị: Công ty Đồng Tháp                        

Địa chỉ: 129D-Trương Định      

nhật ký chứng từ số 5
Ghi có TK 331-phải trả ng​ười bán

Tháng 10 năm 2004

	STT
	Tên khách hàng
	Dư​ đầu tháng
	Ghi có TK331, nợ các TK khác
	Ghi nợ TK331, có các TK khác
	Dư​ cuối tháng

	
	
	Nợ
	Có
	152
	133
	Cộng có TK331
	
	Nợ
	Có

	1

2

3
	Công ty TM Việt Anh

Công ty Mai Động

Công ty Đúc Phương Nam
	
	
	6.509.654

18.068.584

239.114.542
	325.483

903.429

23.911.454
	6.837.137
	
	
	6.837.137

18.972.013

263.025.996

	
	Cộng
	
	
	263.962.780
	25.140.366
	6.837.137
	
	
	288.833.146


                                                                                                     Ngày 10 tháng 10 năm 2004

   Kế toán ghi sổ                                                                                        Kế toán tr​ưởng

      (ký, họ tên)                                                                                             (ký, họ tên) 

Cuối tháng thủ kho tổng hợp các phiếu nhập và các phiếu xuất trong tháng vào báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn.

Báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn vật t​ư

Tháng 10 năm 2004

	Tên vật tư​
	Đơn vị tính
	Tồn kho đầu tháng
	Nhập kho trong tháng
	Xuất kho trong tháng
	Tồn kho cuối tháng

	
	
	Số

L­​îng
	Đơn

giá
	T.tiÒn
	Số

lượng
	Đơn

giá
	T.tiÒn
	Số

l­​îng
	Đơn

giá
	T.tiÒn
	Số

l​­îng
	Đơn

giá
	T.tiÒn

	Nhóm sắt thép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thép U50
	kg
	1.115
	4.762
	5.309.630
	1.667
	4.762
	7.938.254
	1.562
	4.762
	7.438.244
	1..220
	4.762
	5.809.640

	Thép ồng 25x3
	kg
	
	66.666
	6.246.660
	7.225
	666.66
	4.816.662
	981.5
	666.66
	6.643.327
	678
	666.66
	4.519.995

	Thép ống 48x10
	kg
	996
	6666.66
	6.639.993
	1773.5
	6666.6
	11.823.323
	2117
	6666.66
	14.113.319
	625.5
	6666.66
	4.649.996

	Tôn 19 ly
	kg
	1..250
	4.762
	5.952.500
	16.640
	4762
	79.239.680
	15650
	4762
	74.525.300
	2240
	4762
	10.666.880

	Tôn 21 ly
	kg
	875
	4.800
	4.200.000
	11.91.6
	4800
	5.674.399
	1121
	4800
	5.371.452
	945.6
	4800
	4.502.947

	Đồng cây vàng
	kg
	998
	31.000
	30.938.000
	8.86.2
	31.000
	27.472.200
	1211
	31.000
	37.541.000
	673.2
	31.000
	20.859.200

	Kim loại khác
	kg
	
	
	30.420.587
	
	
	42.580.080
	
	
	52.191.250
	
	
	20.809.327

	Cộng
	
	
	
	89.707.370
	
	
	179.544.597
	
	
	197.723.882
	
	
	71.527.985

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhập các vật liệu khác
	
	
	
	65.000.000
	
	
	111.620.383
	
	
	161.781.140
	
	
	14.839243

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các nhóm vật liệu còn lại
	
	
	
	38.121.514
	
	
	97.812.340
	
	
	9.725.864
	
	
	126.180.990

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	192.828.884
	
	
	388.977.320
	
	
	369.257.916
	
	
	212.548.218


chương 3

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác

kế toán nguyên vật liệu ở Công ty đồng tháp

3.1.Sự cần thiết.

Sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế thị trường càng phát triển thì quy mô hoạt động của doanh nghiệp càng phát triển và nhất là trong điều kiện mới, xu hướng khu vực hoá, quốc tế hoá tạo ra xu hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh ngày càng tăng. Vì vậy doanh nghiệp sản xuất càng phải quan tâm tới nguyên vật liệu đầu vào. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. ở Công ty Đồng Tháp, thì đây cũng là một vấn đề được ban lãnh đạo quan tâm.Và một trong những biện pháp để đạt được mục tiêu trên đó là phải chú trọng quan tâm đến việc giảm chi phí đầu vào (nguyên vật liệu) nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm.

3.2. Những ưu, nhược điểm

     Trong thời gian thực tập ở Công ty Đồng Tháp, trên cơ sở thực tiễn, em thấy đối với công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty nói riêng có một số những ưu điểm: 

- Công tác hạch toán ban đầu ở Công ty đã theo đúng quy định ban hành từ khâu lập chứng từ đến khâu luân chuyển chứng từ cụ thể là phiếu nhập kho nguyên vật liệu, phiếu xuất kho nguyên vật liệu.

- Việc tổ chức thu mua vật liệu ở Công ty do phòng vật tư đảm nhiệm có nhân viên thu mua rất hoạt bát nhanh nhậy trong công việc nắm bắt giá cả thị trường, cho nên vật liệu luôn đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại với giá cả hợp lý theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.Điều này đã đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty làm cho tiến độ sản xuất công đạt hiệu quả cao.

- Việc tổ chức bảo quản vật liệu trong kho cũng được Công ty quan tâm Công ty đã xây dựng hệ thống kho tàng tương đối tốt đảm bảo nguyên vật liệu tư được trông coi cẩn thận không xảy ra tình trạng hỏng hóc hay mất mát.

- Về cơ bản hệ thống sổ kế toán, tài khoản Công ty sử dụng theo đúng mẫu biểu của Nhà nước ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, đảm bảo theo dõi tình hình vật liệu, tính toán phân bổ chính xác kịp thời cho từng đối tượng. 


- Công tác kế toán nguyên vật liệu đã không ngừng được hoàn thiện, đảm bảo thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán với các bộ phận khác, số liệu được phản ánh trung thực, chính xác, rõ ràng tình hình hiện có và sự biến động của vật liệu. 

- Công ty đã áp dụng hình thức NKCT theo hệ thống tài khoản hiện hành. Đây là hình thức kế toán rất phù hợp với qui mô sản xuất của Công ty.


 Song bên cạnh các thành tích đạt được, kế toán vật liệu của Công ty còn có một số vấn đề tồn tại như sau:


 Thứ nhất :Công ty Đồng Tháp chưa xây dựng được hệ thống định mức tồn kho cho từng loại nguyên vật liệu, vì vậy có thể gây lãng phí do dự trữ vật tư trên mức cần thiết, điều đó sé ảnh hưởng đến công tác định mức vật tư vốn lưu động cũng như xác định nhu cầu vốn lưu động hàng quý, năm thiếu chính xác. Việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu mới chỉ là bắt đầu, chưa hoàn thiện. Vì vậy lượng tiêu hao nguyên vật liệu không được tính toán trước mà chỉ dựa vào bản vẽ để  ký duyệt. Như vậy sẽ dẫn đến trường hợp lãng phí nguyên vật liệu.


Thứ hai: Việc xây dựng hệ thống danh điểm nguyên vật liệu của Công ty chưa thực hiện tốt. Việc lập danh điểm vật liệu chỉ do mình kế toán vật liệu làm theo chủ quan chứ chưa thống nhất, do đó việc đối chiếu giữa kho và phòng kế toán sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế cần xây dựng một hệ thống danh điểm vật liệu thống nhất trong toàn Công ty để dễ dàng kiểm tra tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu. Điều này là hoàn toàn cần thiết đối với Công ty, nó giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, theo dõi, nâng cao hiệu quả công tác kế toán.

3.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở  Công ty Đồng Tháp:

     Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác kế toán vật liệu ở Công ty, để không ngừng hoàn thiện và phát huy vai trò của công tác kế toán vật liệu, em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau:

 ý kiến thứ nhất: Xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu thống nhất toàn Công ty. Lập danh điểm vật tư hàng hoá là qui định cho mỗi thứ vật tư một ký hiệu riêng bằng hệ thống các chữ số thay thế tên gọi, qui cách, kích cỡ của chúng. Công ty cần phải xây dựng một mẫu danh điểm thống nhất trong toàn Công ty, cụ thể như sau:

     Khi đánh số danh điểm vật liệu cho từng loại vật liệu như vật liệu chính,vật liệu phụ nên đánh theo hình thức tài khoản cấp 2 bằng danh điểm 1521, 1522 ..., cách đánh này giúp chúng ta dễ nhận biết vật liệu chính, vật liệu phụ... đồng thời tên danh điểm này phù hợp với chế độ qui định hiện hành. Còn việc đánh nhóm vật liệu (01, 02...) trên cơ sở số liệu của loại vật liệu, sau đó nên căn cứ vào số liệu của từng thứ trong nhóm đó mà đánh từ 2 đến 3 chữ số. (Ta có thể lập sổ danh điểm theo mẫu trang sau)

	STT
	Nhóm vật tư
	Tên vật tư
	Đơn vị tính

	1
	000
	Kim loại
	Kg

	
	0-002
	Thép
	

	
	0-0021
	Thep U
	

	
	0-00211
	Thép U50 Thái Nguyên
	

	
	0-00212
	Thép U120
	

	2
	20
	Hoá chất, bột tan
	

	
	20-001
	Hàn the
	

	
	20-002
	Keo dính
	

	3
	21
	Đinh các lọai
	

	
	21-001
	Đinh rút
	

	
	21-002
	Đinh nhôm
	

	4
	23
	Dây đai
	

	
	23-001
	Dây đai B80
	

	
	23-002
	Dây đai C 120
	


     Việc lập danh điểm có thể làm theo cách riêng nhưng cần đảm bảo yêu cầu dễ nhớ và hợp lý, tránh nhầm lẫn và trùng lắp. Đồng thời phải có sự nhất quán giữa các bộ phận liên quan trong nội bộ Công ty, nhằm thống nhất quản lý vật tư hàng hoá trong Công ty, kể cả có áp dụng kế toán trên máy vi tính hay không.

Biên bản kiểm nghiệm vật tư

Ngày……

Số…….

Căn cứ quyết định số……ngày…../……/…… của ban giám đốc, ban kiểm nghiệm gồm có:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Đã tiến hành kiểm nghiệm các loại vật tư cụ thể sau:

	Stt
	Tên  nguyên vật liệu và quy cách phẩm chất
	Mã số
	Phương thức kiểm nghiệm
	ĐV tính
	Kết quả kiểm nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	S.lượng đúng quy cách
	S.lượng sai quy cách
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


ý kiến của ban kiểm nghiệm:………………………………….

Đại diện kỹ thuật                         Người nhận                          Trưởng ban

ý kiến thứ sáu: Về việc lập bảng kê và bảng phân bổ nguyên vật liệu.

Hiện nay, bảng phân bổ vật liệu của Công ty chưa phản ánh từng loại vật liệu mà phản ánh tổng cộng cho tài khoản 152. Như vậy sẽ gây khó khăn cho quản lý nguyên vật liệu.

Vì vậy Công ty nên lập bảng kê và phân bổ vật liệu chi tiết theo từng loại nguyên vật liệu. Ví dụ để phản ánh ta có thể chi tiết tài khoản 1521 nhóm kim loại, sau đó chi tiết tới từng mặt hàng trong nhóm này.

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu như sau:

	STT
	Diễn giải
	TK 15211 Sắt U 50
	TK 15221

Vật liệu phụ
	TK 15231

Dây dai động cơ các loại
	TK  các loại vật liệu khác
	Cộng TK 152

	
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	

	1.
	I. Số dư đầu tháng
	…
	…
	…
	…
	..
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	….

	2.

3.

4.
	II. Số phát sinh trong tháng

-Từ NKCT số 1((có TK  111)

-Từ NKCT số (có TK 331)
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	….
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5.
	Cộng số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xuất dùng trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tồn kho cuối tháng (III-V)
	…
	
	…
	…
	
	…
	…
	
	…
	…
	
	…
	….


                                                                                                                          Ngày…. tháng ….năm….

Người lập biểu                                                                                                          Kế toán trưởng

 (ký‎, họ tên)                                                                                                                   (ký‎, họ tên)

Kết luận

     Vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu của quá trình sản xuất trong Công ty Đồng Tháp. Chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty. Vì vậy, công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý, nếu quản lý tốt sẽ góp phần tiết kiệm chi phí vật liệu, sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty.

     Công tác quản lý, kế toán nguyên vật liệu là công tác lớn và phức tạp, không phải chỉ một sớm, một chiều là giải quyết được ngay. Do thời gian nghiên cứu và hiểu biết có hạn, trong chuyên đề này mới chỉ đi vào nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu về cơ sở lý luận của công tác quản lý, kế toán vật liệu nói chung trong các ngành sản xuất vật chất và thực tiễn ở Công ty Đồng Tháp nói riêng. 

Là một sinh viên thực tập em đã tìm hiểu nghiên cứu nhận xét đánh giá  chung và đưa ra những mặt còn tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty. Trên cơ sở phân tích những ưu  nhược điểm từ đó đề xuất một số ‎ kiến với nguyện vọng để Công ty tham khảo nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu. Tuy nhiên do trình độ cũng như nhận thức của bản thân còn hạn chế ,chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế nhất định. Em kính mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo, các anh các chị trong Công ty.
     Em xin cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán và thầy giáo Nguyễn Quốc Trung đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.

                                                                               Hà Nội, tháng 7 năm 2005

                                                                                    Sinh viên thực hiện
                                                                                    Nguyễn Thị Hải Yến
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